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I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Vùng than Cọc Sáu trước ngày Chính phủ ta tiếp quản (25/04/1955) là một công trường khai thác than thủ công thuộc mỏ than Cẩm Phả. Sau khi tiếp quản được đặt tên là công trường Cọc Sáu thuộc xí nghiệp than Cẩm Phả. Khai thác than chủ yếu bằng thủ công mai, cuốc, xà beng…ở phía Tây và phía Bắc.

Công trường Cọc Sáu ngày tiếp quản có 02 công trường như công trường Tả Hữu Ngạn và công trường Y.

Đến năm 1957 thành lập thêm công trường H

Đến năm 1958 thành lập tiếp công trường Bắc Phi (Bắc Cọc Sáu)

Đến năm 1959 thành lập công trường Thắng Lợi

Đến đầu năm 1960, công trường Cọc Sáu đã có tổng số 1811 người (1283 nam và 528 nữ), trong đó có 442 người Hoa, 184 Đảng viên, 230 đoàn viên thanh niên.

Tháng 3 năm 1960, Chính phủ có quyết định giải thể xí nghiệp quốc doanh than Cẩm Phả, thành lập Công ty Than Hòn Gai. Thực hiện quyết định số 707 BCN-KB2 của Thủ tướng Chính phủ thành lập xí nghiệp Than Cọc Sáu từ ngày 01/08/1960 (gọi tắt là mỏ Cọc Sáu), là xí nghiệp khai thác than lộ thiên trực thuộc Công ty Than Hòn Gai, diện tích đất đai được giao quản lý trên 16km2, lực lượng lao động lúc mới thành lập khoảng 2.000 người, trong đó lực lượng nòng cốt gồm bộ đội và thanh niên xung phong chuyển ngành được bổ sung về xây dựng khu mỏ.

Đến năm 1996, xí nghiệp Than Cọc Sáu trở thành đơn vị thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam theo quyết định số 2600/QĐ-TCCB ngày 17/09/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Việt Nam.

Tháng 9/2001, xí nghiệp Than Cọc Sáu chính thức đổi tên thành Công ty Than Cọc Sáu.

Theo quyết định số 487/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2005 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên trong đó có Công ty Than Cọc Sáu. Công ty Than Cọc Sáu đã thực hiện triển khai đầy đủ các bước cổ phần hóa theo quy định của Nhà nước từ ngày 01/01/2007 và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51%. Kể từ ngày 02/01/2007 với tên gọi mới là “Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - TKV” theo giấy phép kinh doanh số 2203000745 do sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp   với mức vốn điều lệ là 100.000.000.000 đồng. 
Từ ngày 28/4/2011 đến nay đổi tên thành công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin với mã số doanh nghiệp 5700101002. Từ ngày 12/10/2011 Công ty tăng vốn điều lệ là 129.986.940.000 đồng.

 2. Quá trình phát triển
Ngành nghề kinh doanh :
· Khai thác, chế biến kinh doanh than và các loại khoáng sản khác;

· Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, dân dụng và san lấp mặt bằng;

· Chế tạo, sửa chữa, gia công các thiết bị mỏ, phương tiện vận tải, các sản phẩm cơ khí;

· Vận tải đường thủy, đường bộ, đường sắt;

·  Sản xuất các mặt hàng bằng cao su;

· Quản lý, khai thác cảng và bến thủy nội địa;

· Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

· Nuôi trồng thủy sản;

· Kinh doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, ăn uống;

· Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, hàng hóa.

- Tình hình  hoạt động của Công ty :

	Năm
	Đất đá 
bóc xúc                       ( m3​ )
	Than nguyên khai sản xuất      ( Tấn )
	Than
 tiêu thụ   

   ( TÊn )
	Doanh
 thu   

 (Triệu đồng)
	Lợi nhuận

Trước thuế   (Triệu đồng)

	2007
	29.139.266
	3.719.340
	3.603.852
	1.292.259
	47.583

	2008
	32.597.070
	3.349.188
	3.272.140
	1.864.710
	90.295

	2009
	34.128.488
	3.444.879
	3.803.343
	2.230.344
	59.848

	2010
	36.644.367
	3.633.960
	3.718.610
	2.883.096
	76.089

	2011
	43.344.581
	3.629.745
	3.788.711
	3.857.749
	127.821


3. Định hướng phát triển :

Trên cơ sở kế hoạch SXKD của từng năm được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau :

Phấn đấu xây dựng công ty trở thành một công ty có trình độ khai thác mỏ hàng đầu của Tập đoàn - Vinacomin với công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn trong khu vực. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường và phấn đấu xây dựng Công ty Cổ Phần Than Cọc Sáu - Vinacomin xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

Tập trung đẩy mạnh sản xuất ngay từ đầu năm theo kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh của Công ty với Tập đoàn, cân đối năng lực thiết bị và lao động để xây dựng phưong án và thực hiện kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hàng tháng, quý nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trong những tháng đầu năm tăng cường bóc xúc, mở diện khai thác tại khu vực Đông Nam, đồng thời tập trung tối đa phục vụ công tác hạ moong đảm bảo sản lượng và tiến độ theo kế hoạch đặt ra. Phấn đấu 6 tháng đầu năm  các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu đạt 51% 
kế hoạch năm 2012. Sử dụng vốn của các đối tác bằng cách thuê tài chính, thuê hoạt động, đa dạng hóa các nguồn vốn. 
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị - Chủ tịch công ty.

1.Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011
Năm 2011, mặc dù có rất nhiều khó khăn về biến động nền kinh tế của thế giới, giá cả vật tư, vật liệu, nhiên liệu đều tăng làm ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm của công ty. Song với một quyết tâm phấn đấu cao độ, cùng sự đoàn kết thống nhất và kinh nghiệm quản lý, CBCNV công ty đã vượt khó khăn, thực hành tiết kiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011, đã giữ vững sản xuất kinh doanh ổn định và đạt hiệu quả cao.
2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2011.
	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ %

	1
	Than sản xuất
	 TÊn
	3.850.000
	3.879.952
	100,78

	 
	 - Nguyên khai bóc vỉa
	TÊn
	3.600.000
	3.629.745
	100,83.

	 
	 - Khai thác lại
	TÊn
	250.000
	250.207
	100,08

	2
	Đất đá bốc xúc
	 m3
	43.000.000
	43.344.581
	100,80

	3 
	Hệ số bóc
	m3/tÊn
	11,94
	11,94
	100,00

	4
	Doanh thu tổng số
	Tr.®
	3.109.030
	3.857.749
	124,08

	 
	 - Doanh thu than
	Tr.®
	3.106.530
	3.568.120
	114,86

	 
	 - Doanh thu khác
	Tr.®
	2.500
	289.629
	

	5
	Lợi nhuận tr​ước thuế
	Tr.®
	92.518
	127.820
	138,16

	6
	Tiền lương bình quân
	1000đ/ng/th
	6.034
	7.692
	127,48

	7
	Nộp ngân sách
	tr®
	
	389.228
	

	8
	Trả cổ tức
	%
	15
	20
	133.33


 3. Những thay đổi  chủ yếu trong năm
Trong năm 2011 công ty đầu tư 492 tỷ. Trong đó :

· Đầu tư xây lắp :
 56,7 tỷ
· Đầu tư Thiết bị:     431   tỷ
· Đầu tư khác:
    4,3 tỷ 
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Công ty định hướng phát triển đa ngành nghề, triển khai các dự án đã hoàn thành và đi vào tăng cường công tác quản lý mới phù hợp ngành nghề SXKD mới.

Chủ động thăm dò tìm kiếm thêm nguồn tài nguyên dữ trữ ở trong khu vực quản lý và ở ngoài khu vực.

III. Báo cáo của Ban giám đốc.

1. Báo cáo tình hình tài chính:
A . Bảng cân đối kế toán.
	STT
	Nội dung
	
	Số ​ đầu năm
	số cuối năm

	I
	Tài sản ngắn hạn
	 
	459.367.706.409
	489.801.814.870

	1
	Tiền và các khoản tư​ơng đư​ơng tiền
	 
	2.352.249.099
	8.230.232.173

	2
	Các khoản đầu t​ư tài chính ngắn hạn
	 
	 
	 

	3
	Các khoản phải thu ngắn hạn
	 
	299.337.829.295
	304.526.968.910

	4
	Hàng tồn kho
	 
	129.804.917.150
	170.465.748.394

	5
	Tài sản ngắn hạn khác
	 
	27.872.710.865
	6.578.865.393

	II
	Tài sản dài hạn
	 
	776.440.747.641
	996.036.535.093

	1
	Các khoản phải thu dài hạn
	 
	 
	 

	2
	Tài sản cố định
	 
	725.285.234.241
	944.223.984.837

	 
	- Tài sản cố định hữu hình
	 
	522.139.928.445
	816.015.710.398

	 
	- Tài sản cố định vô hình
	 
	 
	 

	 
	- Tài sản cố định thuê tài chính
	 
	185.766.704.410
	126.979.673.134

	 
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	 
	17.378.601.386
	1.228.601.305

	3
	Bất động sản đầu tư​
	 
	 
	 

	4
	Các khoản đầu t​ư tài chính dài hạn
	 
	50.410.263.400
	48.598.000.000

	5
	Tài sản dài hạn khác
	 
	745.250.000
	3.214.550.256

	III
	Tổng cộng tài sản
	 
	1.235.808.454.050
	1.485.838.349.963

	IV
	Nợ phải trả
	 
	1.009.146.799.050
	1.206.843.035.184

	1
	Nợ ngắn hạn
	 
	674.977.003.286
	675.916.310.972

	2
	Nợ dài hạn
	 
	334.169.795.764
	530.926.724.212

	V
	Vốn chủ sở hữu
	 
	226.661.655.000
	278.995.314.779

	1
	Vốn chủ sở hữu
	 
	 
	 

	 
	- Vốn đầu t​ư của chủ sở hữu
	 
	100.000.000.000
	129.986.940.000

	 
	- Thặng d​ư vốn cổ phần
	 
	 
	 

	 
	- Vốn khác của chủ sở hữu
	 
	26.053.604.072
	103.948.833.707

	 
	 - Các quỹ: Quỹ ĐTPT + Quỹ dự phòng tài chính
	 
	100.608.050.928
	45.059.541.072

	 
	- Lợi nhuận sau thuế ch​ưa phân phối 
	 
	 
	 

	 
	- Nguồn vốn đầu t​ư xây dựng cơ bản
	 
	 
	 

	VI
	Tổng cộng nguồn vốn
	 
	1.235.808.454.050
	1.485.838.349.963


b . Kết Quả hoạt động sản xuất kinh doanh

	STT
	Chỉ tiêu
	 
	kỳ tr​ước
	kỳ báo cáo

	1
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	 
	2.755.834.042.963
	3.797.082.754.385

	2
	Các khoản giảm trừ doanh thu
	 
	 
	 

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	2.755.834.042.963
	3.797.082.754.385

	4
	Giá vốn hàng bán
	 
	2.368.924.741.888
	3.343.292.326.499

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	 
	386.909.301.075
	453.790.427.886

	6
	Doanh thu hoạt động tài chính
	 
	1.571.552.700
	3.805.374.910

	7
	Chi phí tài chính
	 
	78.426.263.860
	110.617.474.495

	8
	Chi phí bán hàng
	 
	28.386.329.376
	34.634.533.372

	9
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	195.317.874.493
	201.961.325.984

	10
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	 
	86.350.386.046
	110.382.468.945

	11
	Thu nhập khác
	 
	125.690.592.182
	56.861.166.789

	12
	Chi phí khác
	 
	135.951.901.400
	39.422.886.140

	13
	Lợi nhuận khác
	 
	-10.261.309.218
	17.438.280.649

	14
	Tổng lợi nhuận kế toán trư​ớc thuế
	 
	76.089.076.828
	127.820.749.594

	15
	Thuế thu nhập doanh nghiệp (giảm 50% )
	 
	9.163.418.545
	17.247.999.453

	16
	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	66.925.658.283
	110.572.750.141

	17
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	 
	6.693
	9.616

	18
	Tỷ lệ chia cổ tức (%)
	 
	18 
	20 

	 
	 
	 
	 
	 


c. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
	STT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kỳ tr​ớc
	kỳ báo cáo

	1
	Cơ cấu tài sản
	 
	 
	 

	 
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
	%
	62,83
	67,04

	 
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản
	%
	37,17
	32,96

	2
	Cơ cấu nguồn vốn
	 
	 
	 

	 
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	%
	81,66
	81,22

	 
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	%
	18,34
	18,78

	3
	Khả năng thanh toán
	 
	 
	 

	 
	- Khả năng thanh toán nhanh
	Lần
	0,003
	0,012

	 
	- Khả năng thanh toán hiện hành
	Lần
	1,22
	1,23

	4
	Tỷ suất lợi nhuận
	 
	 
	 

	 
	 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	%
	5,42
	7,44

	 
	 - Tỷ suất Lợi nhuận Sau thuế/ Doanh thu thuần
	%
	2,43
	2,91

	 
	 - Tỷ suất lợi  nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
	%
	29,53
	39,63

	 
	 
	 
	 
	 


- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 

     Cổ phiếu thường   12.998.694cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:  Cổ phiếu phổ thông 12.998.694 cổ phần.

- Cổ tức: 20% tương đương số tiền : 25.997.388.000 đồngđ

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được
Những ưu điểm:

2.1  Lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ và điều hành sản xuất.

* Công tác quản lý kỹ thuật - Công nghệ và điều hành sản xuất


Là khâu then chốt trong quá trình khai thác do đó Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thời tiết, tiết giảm điện và điều kiện thiết bị để đảm bảo hiệu quả trong quá trình sản xuất.

- Trong năm đã chỉ đạo, thực hiện hoàn thành phương án khai thác trọng điểm theo mục tiêu đề ra: Hoàn thành kế hoạch hạ moong năm 2010-2011; khai thác mở diện khu vực Đông nam đảm bảo tạo diện khai thác và phục vụ công tác thoát nước, bảo vệ môi trường; phương án hạ moong năm 2011- 2012; 

- Tập trung cải thiện điều kiện làm việc của các thiết bị xúc, khoan, vận chuyển do đó các thông số kỹ thuật ngày càng thực hiện tốt hơn, phù hợp từng chủng loại thiết bị, điều kiện làm việc trên khai trường được cải thiện, góp phần nâng cao năng suất thiết bị, đảm bảo an toàn;  

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong công tác chất tải, tỷ lệ xúc đầy năm 2011 là 97,2% = 100% so với kế hoạch.

- Chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng khoan nổ,  cấp đủ đất đá cho các máy xúc hoạt động. 

- Công tác làm đường luôn được quan tâm chú trọng từ công tác đầu tư thêm thiết bị đến việc đổi mới công tác quản lý và điều hành, giao các tuyến đường cho đơn vị liên quan phối hợp quản lý, do vậy chất lượng làm đường đã được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao năng suất thiết bị vận tải. 

- Công tác đổ thải được thực hiện đảm bảo theo đúng các thông số kỹ thuật, điều hoà ổn định khối lượng đổ thải hợp lý từng thời kỳ theo từng khu vực.  

- Tổ chức thi công hoàn thành các công trình thoát nư​ớc, phòng chống mư​a bão theo đúng kế hoạch, đảm bảo cho sản xuất và khu vực dân cư.

- Thực hiện tốt các công việc bảo vệ môi trường thường xuyên theo quy định. Trong năm đã tổ chức lại công tác quản lý điều hành tưới nước dập bụi, sửa chữa các kho chứa than và kho lưu trữ chất thải nguy hại, thi công hệ thống phun nước dập bụi tại các hệ thống sàng tuyển than ( Tổng giá trị 15,5 tỷ đồng = 128% kế hoạch điều hành), phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ( theo quyết định số: 64/2003 QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ Tướng Chính phủ);


- Thực hiện điều hành sản xuất theo hướng tập trung đồng bộ thiết bị theo từng khu vực không dàn trải, đảm bảo khai thác có hiệu quả năng lực thiết bị hiện có, xây dựng phương án phối hợp giữa kỹ thuật sản xuất và điều hành sản xuất , giữa điều hành của Công ty và các Công trường phân xưởng  tạo ra sự liên kết phát huy tiềm lực của các cá nhân và tập thể.
* Công tác quản lý chất lượng và tiêu thụ than: 

- Đã thực hiện chặt chẽ công tác quản trị tài nguyên, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn than, đảm bảo chất lượng và sản lượng than phục vụ tiêu thụ.

- Các chỉ tiêu chất l​​ượng sản phẩm trong năm đều đạt và v​​ượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Độ tro than khai thác thực hiện: 35,85%, giảm 0,07%; tỷ lệ thu hồi than sạch đạt 91,04%, vượt 0,04%; tỷ lệ cục +15mm trong than nguyên khai giao Cửa Ông thực hiện 2,90%, tăng 0,40%; tỷ lệ đá +15mm thực hiện 14,80%, giảm 0,20%; độ tro cám 0-15 thực hiện 28,88%, giảm 0,12% so với kế hoạch.

*  Công tác cơ điện, vận tải, vật tư, đầu tư XDCB.

 Công tác quản lý, sửa chữa, sử dụng thiết bị :

- Tổ chức bố trí lại thiết bị xe máy theo hướng chuyên môn hoá quản lý thiết bị để nâng cao hiệu quả quản lý; thanh lý các thiết bị hoạt động không hiệu quả; 

- Cân đối năng lực sản xuất, huy động thiết bị ra sản xuất hợp lý, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong điều hành, tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng sửa chữa thiết bị, ý thức trách nhiệm trong vận hành sử dụng thiết bị của công nhân cơ bản được nâng lên rõ rệt, do vậy năng suất thiết bị trong năm đều đạt và vượt định mức:

+ Tổng số ca xe vận chuyển than, đất đạt mức quy đổi: 144.258 ca/ 143.140 ca huy động = 100,8%, tăng 6,5% so với năm 2010;

+ Năng suất ca bình quân của máy xúc đạt: 1 486m3/ca, tăng 6,34% so với năm 2010;

+ Năng suất ca bình quân của máy khoan đạt: 99,90m/ca, tăng 1,83% so với năm 2010.

- Triển khai thực hiện phương án tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm điện; cải tạo hệ thống điện, nâng cấp và san tải hợp lý các khởi hành điện phục vụ cho sản xuất;

 Công tác quản lý vật tư: Về cơ bản việc quản lý, mua bán, cung ứng vật tư phục vụ yêu cầu sản xuất được thực hiện đúng theo các quy chế, quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Công ty. Trong năm đã cân đối nhập, xuất vật tư đảm bảo đủ nguồn vật tư phục vụ sản xuất và giá trị tồn kho cuối kỳ theo kế hoạch.  

Công tác đầu tư xây dựng: Năm 2011, Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả, từng b​ước đồng bộ dây chuyền công nghệ hiện đại, công suất lớn
- Hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng, vật kiến trúc tự làm 

*  áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý sản xuất

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình áp dụng khoa học công nghệ ( mạng không dây, thiết bị định vị GPS, các phần mềm quản lý) nâng cao chất lượng quản lý giảm lao động, giảm tiêu cực trong sản xuất;  
 

Từng bước áp dụng khoa học công nghệ và phương pháp điều hành trực tuyến, trong điều hành sản xuất giảm tối đa các trường hợp ách tắc sản xuất.

2.2 Lĩnh vực quản lý kinh tế, chăm lo đời sống cho người lao động. 

* Công tác quản lý kế hoạch và quản trị chi phí - Tiền lương: 

- Căn cứ vào kế hoạch sản lượng, định mức vật tư, giá cả thị trường Công ty đã xây dựng và giao khoán cho các công trường, phân xưởng các phòng ban quản lý và thực hiện nghiệm thu theo từng quý, triển khai thực hiện khoán trồng cột và xe gạt cho các phân xưởng bước đầu đạt hiệu quả;

- Căn cứ năng lực thiết bị, điều kiện thời tiết xây dựng kế hoạch SXKD khoa học và khai thác tối đa năng lực thiết bị hiện có;

- Trên cơ sở chất lượng tài nguyên, tổ chức sản xuất chế biến, pha trộn đảm bảo yêu cầu thị trường, tăng giá bán bình quân. Cân đối thu chi trong năm của Công ty và giảm tỷ lệ nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu;

* Công tác quản trị chi phí, tài chính.

Công tác khoán quản trị chi phí thực hiện đạt kết quả rõ rệt và được quản lý chặt chẽ từ khâu giao kế hoạch, khoán chi phí gắn với khối lượng, chất lượng sản phẩm giao nộp đã làm chuyển biến tích cực ý thức tự giác của từng người lao động từ các công trường đến các phòng ban quản lý. Lợi nhuận trước thuế tăng so với kế hoạch là 38,16%, tiết kiệm chi phí 40,45 tỷđồng, tăng thu nhập cho người lao động.

Trả lương cho người lao động đúng kỳ hạn, sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty đảm bảo lành mạnh, ổn định

* Công tác tổ chức - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

- Công ty đã cân đối, sắp xếp lao động hợp lý đảm bảo phục vụ yêu cầu sản xuất, ngày công bình quân 23,3 công/người/tháng. 

- Hoàn tất thủ tục giải quyết cho 113 người về nghỉ hưu theo chế độ, trong đó tổng số tiền chi hỗ trợ cho 79 người nghỉ hưu trước tuổi là: 3,398 tỷ đồng; tuyển dụng 123 lao động một số ngành nghề để bổ sung nguồn nhân lực, từng b​ước thay đổi cơ cấu lao động. Tổng số lao động hiện có: 3.866 ng​​​ười ( lao động nữ 949 người) chiếm 0,25%.

- Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhận xét cán bộ theo đúng tiêu chuẩn quy định nhằm mục đích đào tạo cán bộ đáp ứng với yêu cầu tổ chức sản xuất. 

- Triển khai thực hiện mô hình Tổ trưởng liên tổ máy khoan, máy xúc.

Bài học kinh nghiệm
Sau một năm đối mặt với nhiều thách thức, nhiều khó khăn thử thách công ty đã rút ra các bài học kinh nghiệm sau đây:

1. Hội đồng quản trị đã quản lý điều hành Công ty công khai, minh bạch, cùng với sự phối kết hợp chỉ đạo của BCH Đảng bộ, sự động viên, khuyến khích, tham gia quản lý Công ty của tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác trong Công ty đã tạo lên sức mạnh tổng hợp  làm nền tảng cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;

2. Thực hiện đúng chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quy chế dân chủ, chăm lo tốt đời sống cho người lao động lên đã khuyến khích người lao động phát huy được tính chủ động, sáng tạo, gắn hiệu quả với sản xuất và tin tưởng vào sự phát triển của Công ty;

3. Sự điều hành sản xuất đồng bộ giữa các khâu, công bằng giữa các đơn vị với nhau đã tạo nên một dây chuyền sản xuất đảm bảo an toàn, nâng cao năng suất thiết bị, hiệu quả sản xuất kinh doanh;

4. Kỷ luật và đồng tâm luôn là nguồn tạo ra sức mạnh đối với mỗi tập thể, mỗi cá nhân , đặc biệt là ở những nơi đòi hỏi tính tự giác cao của người lao động;

5. Động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất, văn hoá thể thao có tác dụng làm cho đơn vị và người lao động phát triển toàn diện " Sản xuất giỏi- nâng cao văn hoá doanh nghiệp";

6. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào tổ chức sản xuất của Công ty giảm áp lực về vốn, lao động. 

3. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012
	STT
	Các chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch 

	1
	Đất đá bốc xúc
	M3
	48.500.000

	2
	Than sản xuất
	TÊn
	3.800.000

	3
	Hệ số bóc
	m3/tÊn
	13,47

	4
	Doanh thu tổng số
	Tr.®ång
	4.553.244

	5
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.®ång
	126.536

	6
	Tiền lương bình quân
	®/n/th¸ng
	6.618.000

	7
	Trả cổ tức
	%
	20


IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán gồm:

- Bảng cân đối kế toán 

- Báo cáo kết quả HĐKD

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn và tài chính kế toán và kiểm toán ( AASC ) chi nhánh Quảng Ninh .

 - ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến của Kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin tại ngày 31/12/2011,  cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2011 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
VI. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của Công ty:

+ Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của đại Hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin gồm các thành viên chủ chốt của Ban lãnh đạo Công ty và thành viên .

+ Ban kiểm soát: Là cơ quan thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

+ Ban giám đốc: Là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Giám đốc Công ty thực hiện các chức năng điều hành, phân công và phối hợp công tác của các Phó giám đốc, Kế toán trưởng nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả nhiệm vụ.

Giúp việc cho Giám đốc là 05 Phó giám đốc phụ trách từng lĩnh vực hoạt động  bao gồm: PGĐ phụ trách kinh tế, PGĐ phụ trách sản xuất, PGĐ phụ trách kỹ thuật, PGĐ phụ trách cơ điện vận tải, PGĐ phụ trách công tác môi trường và 01 kế toán trưởng phụ trách về kế toán tài chính của Công ty.

+ Phòng ban nghiệp vụ: Có 19 phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc công ty và các Phó giám đốc trong phạm vi quản lý.

+ Các đơn vị sản xuất: Có 21 công trường, phân xưởng trực tiếp sản xuất của Công ty.

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành Công ty Cổ Phần  Than Cọc Sáu - Vinacomin
1/ Ông: Phạm Hồng Tài 

- Giới tÝnh: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16  tháng 4  năm 1959

- Nơi sinh: Đồng Phó - Đông Hưng - Thái Bình

- Quốc tịch: ViÖt Nam


- D©n tộc: Kinh
  

- Quê quán: Đồng Phú - Đông Hưng - Thái Bình

- Số chứng minh thư nhân dân: 100999318

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 118 - Cẩm Phó -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


          - Điện thoại liên lạc: 0913267920


- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

  
- Quá trình công tác:


+ 6/1977 đến  6/1981:  Bộ đội

+ 7/1981 đến 12/1989: Xuất ngũ trở về địa phương và đi học Đại học tại Trường đại học mỏ Địa chất

+ 01/1990 đến 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu - TKV qua các chức vụ:  Kỹ sư Khai thác, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Khai thác, Quản đốc Công trường Xúc Thắng Lợi, Phó giám đốc, Giám đốc Công ty.

+ 01/2007 đến 24/3/2010: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Cọc Sáu  - TKV 

+ 24/3/2010 đến nay: Chủ tịch  Hội đồng quản trị - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
2/ Ông : lê văn giáp

- Giới tÝnh: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 15 tháng 08 năm 1958

- Nơi sinh: Sơn Bình - Hương Sơn - Hà Tĩnh

- Quốc tịch: ViÖt Nam


- D©n tộc: Kinh
  

- Quê quán: Sơn Bình - Hương Sơn - Hà Tĩnh

- Số chứng minh thư nhân dân : 100364156


- Địa chỉ thường trú:  Tổ 41 - Cẩm Thành -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


          - Điện thoại liên lạc: 0912178775


- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

  
- Quá trình công tác:


02/1979 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin qua các chức vụ: Kỹ thuật viên Khoan nổ mìn, Đốc công, Phó quản đốc, Trưởng phòng Điều khiển Sản xuất, Phó giám đốc Công ty

3/ Ông :  Nguyễn Tấn long

- Giới tÝnh: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 08 tháng 11 năm 1967

- Nơi sinh: Bảo Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

- Quốc tịch: ViÖt Nam


- D©n tộc: Kinh
  

- Quê quán: Bảo Xuyên - Vụ Bản - Nam Định

- Số chứng minh thư nhân dân : 100 544 976


- Địa chỉ thường trú:  Tổ 107A - Cẩm Phó - Cẩm Phả - Quảng Ninh

          - Điện thoại liên lạc: 0912170667

- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí « tô

  
- Quá trình công tác: 


+ 12/1984  đến 7/1987: Công tác tại Xí nghiệp vận tải ô tô Cẩm Phả - Quảng Ninh.


+ 8/1987 đến nay: Công  tác tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin qua các chức vụ: Công nhân sửa chữa ô tô, Nhân viên Phòng Vật tư, Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Vật tư, Phó giám đốc Công ty.

4/ Ông : lê văn Bình

- Giới tÝnh: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 05 tháng 02 năm 1952

- Nơi sinh: Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình

- Quốc tịch: ViÖt Nam


- D©n tộc: Kinh
  

- Quê quán: Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình

- Số chứng minh thư nhân dân : 100085112


- Địa chỉ thường trú:  Tổ 12 - Cẩm Phó -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


          - Điện thoại liên lạc: 0913262411


- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  
- Quá trình công tác:


+ 1971 đến  năm 1974: Bộ đội chiến trường B

+ 1974 đến 1977:  Chuyển ngành - Đi học trung học chuyên nghiệp

+ 1977 đến 12/2006: Công tác tại Công ty Than Cọc Sáu qua các chức vụ: Nhân viên phòng Kế toán, Đội trưởng Đội thống kê, Phó trưởng phòng Kế toán,  Kế toán trưởng Công ty.

+ 01/2007 đến 20/11/2009  Uỷ viên Hội đồng quản trị - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - TKV

- 21/11/2009 đến nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty
5/ Ông : Trần Sơn hà

- Giới tÝnh: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 01  tháng 10  năm 1969

- Nơi sinh: Cửa ông  -  Cẩm Phả - Quảng Ninh

- Quốc tịch: ViÖt Nam


- D©n tộc: Kinh
  

- Quê quán: Hải Trung - Hải Hậu - Nam Hà

- Số chứng minh thư nhân dân : 10049595

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 31A - Cẩm Phó -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


          - Điện thoại liên lạc: 0912049533

- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác

  
- Quá trình công tác:  8/1992 đến nay: Công tác tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin qua các chức vụ: Công nhân, Đốc công, Cán bộ, Phó trưởng phòng và Trưởng phòng  Phòng Kỹ thuật Khai thác, Trưởng phòng Điều khiển Sản xuất, Phó giám đốc Công ty
6/ Ông :  Vũ văn Khẩn


- Giới tÝnh: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 16  tháng 8 năm 1968

- Nơi sinh: Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình

- Quốc tịch: ViÖt Nam


- D©n tộc: Kinh
  

- Quê quán: Tân Phong - Vũ Thư - Thái Bình

- Số chứng minh thư nhân dân : 100998239  cấp ngày 02/5/2005

- Địa chỉ thường trú:  Tổ 21B - Cẩm Thuỷ -  Cẩm Phả -  Quảng Ninh


          - Điện thoại liên lạc: 0912108420

- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác mỏ

  - Quá trình công tác: Từ 9/1990 - 3/2008: Công tác tại Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin qua các chức vụ: Kỹ thuật viên, Cán bộ kỹ thuật, Phó trưởng phòng, Quản đốc.

Từ 4/2008 đến nay: Phó giám đốc Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin
7/ Ông :  Nguyễn Hữu Trường

- Giới tÝnh: Nam


- Ngày tháng năm sinh: Ngày 14  tháng 10 năm 1964
- Nơi sinh: Tân Phong - Kiến Thuþ - Hải Phòng
- Quốc tịch: ViÖt Nam


- D©n tộc: Kinh
  

- Quê quán: Tân Phong - Kiến Thuỵ - Hải Phòng
- Số chứng minh thư nhân dân : 100983992 cấp ngày 23/3/2006
- Địa chỉ thường trú:  Tổ 63 - Cẩm Trung - Cẩm Phả - Quảng Ninh.
          - Điện thoại liên lạc: 0913063146
- Trình độ văn hoá: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế mỏ
- Quá trình công tác: 
- Từ 3/1984 - 1/1988: Bộ đội E 257 - F369
- Từ 2/1988 - 4/1997 Nhân viên Phòng kế toán Mỏ than Khe Chàm,  Công ty Vật Tư vận tải và vật liệu xây dựng Cẩm Phả - Quảng Ninh.
- Từ 5/1997 - 20/11/2009: Cán bộ Phòng Kế toán, Phó trưởng phòng kế toán, Trưởng phòng Đầu tư Công ty CP Than Cọc Sáu - TKV.
- Từ 21/11/2009 đến nay Kế toán trưởng Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Quyền lợi của Ban Giám đốc: Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các khoản khác trong hợp đồng lao động với giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

- Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các khoản khác trong hợp đồng lao động với cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định  trên cơ sở đề suất của Giám đốc điều hành.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng thành viên/ Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng. 

VIII. Thông tin cổ đông, thành viên góp vốn và Quản trị công ty,

1. Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát :

+ Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin gồn 05 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm.

	1- Ông Phạm Hồng Tài                  
	Chủ tịch HĐQT;

	2- Ông Nguyễn Tấn Long           
	Uỷ viên HĐQT;

	3- Ông Lê Văn Bình                 
	Uỷ viên HĐQT;

	4- Ông Vũ Đình Thành          
	Uỷ viên HĐQT;

	5- Ông Lê Văn Hải          
	Uỷ viên HĐQT;


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, HĐQT đã vận dụng linh hoạt các hình thức được qui định trong luật doanh nghiệp và trong điều lệ Công ty, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt.

HĐQT đã thống nhất Nghị quyết mô hình tổ chức sản xuất tổ chức bộ máy điều hành Công ty với quy mô hợp lý, phát huy được sự chủ động sáng tạo và sự liên kết phối hợp giữa các cá nhân và bộ phận.

HĐQT đã ban hành các qui chế, qui định, quyết định phục vụ việc quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty.

+ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần than Cọc Sáu - Vinacomin gồm 03 thành viên và hoạt động kiêm nhiệm.

1- Ông Mai Tất Lã

- Trưởng ban;

2- Ông  Vũ Văn Hùng

-  Uỷ viên;

3- Bà Nguyễn Thị Mai Anh   -  Uỷ viên;

Ban kiểm soát của Công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết các kỳ họp của HĐQT, các quy chế, qui định  do HĐQT ban hành.

Giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành thông qua việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các nghị quyết của Giám đốc trong lĩnh vực thuộc quyền hạn của Giám đốc được qui định trong điều lệ của Công ty.

Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kiểm soát báo cáo tài chính quí, 6 tháng, 9 tháng và năm.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/ Hội đồng thành viên/ Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên năm 2011:

       Tổng mức thù lao trả cho HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2011 là: 161.933.000 đồng.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/ thành viên góp vốn

- Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước: 12.476.526 cổ phần chiếm 95,97 %
Trong đó:     Tập đoàn TKV 6.630.000
cổ phần chiếm 51%
                      Tổ chức:             661.186 
cổ phần chiếm   5,08%

                       Cá nhân:        5.185.340        cổ phần chiếm 39,89%

 - Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài : 522.168 cổ phần chiếm 4.03 %

Trong đó:   Các tổ chức: 364.458 cổ phần chiếm : 2,82%.
                  Các cá nhân: 157.710 cổ phần chiếm 1,21%  
	Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN:
- Lưu: VT, KTTK.( Ng.H  04 )      
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